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PECC1 I.Tổng quan vai trò thuỷ điện trong
phát triển kinh tế ở Việt Nam

1.1. tiềm năng thuỷ điện Việt Nam

-Việt Nam có 2360 con sông với chiều dài từ 10 km trở lên, trong đó có 9 hệ
thống sông có diện tích lưu vực từ 10.000 km2.
-Mật độ sông suối trung bình trên toàn lãnh thổ là 0,6km/km2.
-Có 10 hệ thống sông lớn có tiềm năng phát triển thủy điện.
Tổ kết á hiê ứ Ò h h th ỷ điệ ở ướ t h thÊ tổ-Tổng kết các nghiên cứu về quy hoạch thuỷ điện ở nước ta cho thấy tổng

trữ năng lý thuyết của các con sông đựơc đánh giá đạt 300 tỷ KWh/năm,
công suất lắp máy được đánh giá khoảng 34.647MW.
- Trữ năng kinh tế – kỹ thuật đựơc đánh giá khoảng 80-84 tỷ KWh/năm,
công suất lắp máy được đánh giá khoảng 19.000 - 21.000MW.
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Lưu vực sông Diện tích, km2 Số công
trinh

Tổng công suất,
MW

ĐiÖn lượng, GWh

Sông Đµ 17.200 8 6800 27.700
L«-G©m-Chảy 52.500 11 1.600 6.000

M·-Chu 28.400 7 760 2.700
Cả 27.200 3 470 1.800
Hương 2.800 2 234 990
Vũ Gia-Thu Bồn 10.500 8 1.502 4.500

tiềm năng thuỷ điện Việt Nam

Sê San 11.450 8 2.00 9.100
Srªp«k 12.200 5 730 3.300
Ba 13.800 6 550 2.400
Đång Nai 17.600 17 3.000 12.000
Thủy điện nhỏ 1.000-3.000 4.000-12.000
Tổng cộng 19.000-21.000 80.000-84.000



PECC1 lưu vực sông lô-gâm-chảy
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PECC1 lưu vực sông đồng nai



PECC1 các công trình thủy điện tích năng
Phu Yen East

1000MW

Phu Yen West
1000MW

Bac Ai-
1000MW



PECC1 1.2.vai trò thuỷ điện trong phát triển
kinh tế ở Việt Nam

-Trước năm 1945: Các trạm thủy điện nhỏ do Pháp xây dựng phục vụ nhu
cầu khai khoáng và nghỉ dưỡng.
-Giai đoạn 1945-1975: Đã xây dựng thủy điện Thác Bà Nlm=108MW

thủy điện Đa Nhim Nlm=160MW
-Từ năm 1975 đến nay: Thủy điện Hòa Bình Nlm=1920MW (1994)

Thủy điện Trị An Nlm=400MW (1989)
Thủy điện Vĩnh Sơn Nlm=66MW (1994)
Thủy điện Thác Mơ Nlm=150MW (1994)
Thủy điện Yaly Nlm=720MW (2001)
Thủy điện Sê San 3 Nlm=260MW(2007)
Thủy điện Tuyên Quang Nlm=342MW(2008) v.v.

Và hàng loạt các công trình thủy điện khác đang xây dựng như thủy điện Sơn La
Nlm=2400MW, thủy điện Bản Vẽ Nlm=320MW, Sê San 4 Nlm=360MW v.v…
-Khi thủy điện Trị An và Hòa Bình đưa vào vận hành đã mang lại hiệu quả kinh
tế to lớn, là công suất chủ đạo trong hệ thống điện Việt Nam.
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Công suất các nguồn điện phân bố

năm 1982 và 1992
Nguồn điện 1982 1992

MW % MW %

Thủy điện 268 21,8 2.120 60,4

Nhiệt điện than 205 16 7 645 15 4Nhiệt điện than 205 16,7 645 15,4

Nhiệt điện dầu 198 16,1 198 5,6

Diªsel 440 35,7 390 11,1

Tua bin khÝ 120 9,7 157 4,5

Tổng cộng 1231 100 3.510 100



PECC1 Công suất các nhà máy điện tính đến
1/1/2008

Các nguồn điện Tổng công suất, MW

Toàn hệ thống 12357

Các nhà máy điện thuộc EVN 9418

Thủy điện 4583

Nhiệt điện than 1245

Nhiệt điện dầu 198

Tua bin khí - Gas 3107

Ngoài EVN-IPP 2939
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2.28%10,08%

0.03%

37,09%25,14%
Hydropower
Coal
Oil
Gas
Diesel and SHP
Outside of EVN

Tỷ lệ phân bố nguồn điện (đầu năm 2008)

23,78%1,6%

Outside of EVN
Imported



PECC1 II. NhII. Nhữững xu thế hiện tại và tương laing xu thế hiện tại và tương lai
vÒ nhu cầu nvÒ nhu cầu n¨̈ng lượng quốc giang lượng quốc gia

CC¨̈n cứ Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006n cứ Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006--2015 có xét2015 có xét
đến 2025 (Quy hoach điện VI)đến 2025 (Quy hoach điện VI)
--Dự báo phụ tải:Dự báo phụ tải:
+.+. §§¸p ứng nhu cầu phát triển kinh tÕ¸p ứng nhu cầu phát triển kinh tÕ--xZ hội với mức txZ hội với mức t¨̈ng GDP khoảng 8,5%ng GDP khoảng 8,5%--
9%/n9%/n¨̈m giai đoạn 2006m giai đoạn 2006--2010 và cao hơn th2010 và cao hơn th×× nhu cầu điện nnhu cầu điện n¨̈ng: +. tng: +. t¨̈ngng
17%n17%n¨̈m (phương án cơ sở), 20%nm (phương án cơ sở), 20%n¨̈m (phương án cao)m (phương án cao)
+. giai đoạn 2006+. giai đoạn 2006--2015: t2015: t¨̈ng 22%nng 22%n¨̈m (phương án cao)m (phương án cao)
-- Phát triển nguồn điện (đảm bảo an ninh nPh¸t triển nguồn điện (đảm bảo an ninh n¨̈ng l−îngng lượng
và phát triển bền vvà phát triển bền vữững)ng)và phát triển bền vvà phát triển bền vữững):ng):
+.+. ĐĐảm bảo thực hiện tiến độ xây dựng các nhà máy thủy điện có các lợi íchảm bảo thực hiện tiến độ xây dựng các nhà máy thủy điện có các lợi ích
tổng hợp như chống lũ, cấp nước, sản xuất điện.tổng hợp như chống lũ, cấp nước, sản xuất điện.
+. Phát triển hợp lý có hiệu quả các nguồn nhiệt điện khí, đẩy mạnh xây dựng+. Phát triển hợp lý có hiệu quả các nguồn nhiệt điện khí, đẩy mạnh xây dựng
nhiệt điện than, phát triển thủy điện nhỏ, nnhiÖt điện than, phát triển thủy điện nhỏ, n¨̈ng lượng mới và tái tạo cho vïngng lượng mới và tái tạo cho vùng
sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo.sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo.
+. Chủ động trao đổi điện n+. Chủ động trao đổi điện n¨̈ng có hiệu quả với các nước trong khu vùc.ng có hiệu quả với các nước trong khu vực.
+. Chuẩn bị đầu tư xây dựng Dự án nhà máy điện hạt nhân+. Chuẩn bị đầu tư xây dựng Dự án nhà máy điện hạt nhân



PECC1 Dự báo phát triển năng lượng
giai đoạn 2010-2025

Dạng năng lượng Công suất MW
năm 2010

Công suất MW
năm 2025

Công suất MW
năm 2011-2025

Thủy điện 9.412 20.178 10.766

Nhiệt điện than 6.595 36.290 29.695

Nhiệt điện khí 9.072 17.224 8.152ệ ệ

Diesel và dầu 472 2.400 1.929

Điện nguyên tử 0 8.000 8.000

Điện nhập khẩu 658 4.756 4.098

Tổng cộng 26.209 88.848 62.639



PECC1 Dự báo phát triển thủy điện đến
năm 2025

Thủy điện Tổng công suất năm 2025, MW

Đưa vào vận hành năm 2010 9.412

Các nhà máy đang xây dựng 2.296

Các nhà máy sẽ xây dựng từ 2011-2025 4.610

Thủy điện nhỏ và thủy điện tích năng 3.860

Tổng cộng 20.178



PECC1 III. Đóng góp của việc phát triển thủy điện
trong ngành năng lượng Việt Nam
Hơn nửa thế kỷ qua, công cuộc phát triển thủy điện ở nước ta đZ trải qua một
chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ nhưng đZ mang lại hiệu quả vô cùng
to lớn cho nền kinh tế quốc dân.
-Các công trình thủy điện đưa vào vận hành có vai trò to lớn trong sản xuất
điện năng, phòng chống lũ, cấp nước v.v. phục vụ phát triển kinh tế-xZ hội.
-Đến năm 2010 sẽ có khoảng 50 nhà máy thủy điện đưa vào vận hành và đến
năm 2020 có đến 80 nhà máy thủy điện lớn và vừa được đưa vào vận hành
trong hệ thống điện.
Cá hà á hủ điệ ® © d hầ hế ở ù ói i ki h ế Z-Các nhà máy thủy điện được xây dựng hầu hết ở vùng núi, nơi kinh tế-xZ

hội phát triển còn chậm. Việc xây dựng các công trình thủy điện còn thúc đẩy
sự phát triển kinh tế-xZ hội của các khu vực này.
-Năm 1980 thủy điện chỉ chiếm 20% công suất trong hệ thống điện Việt Nam.
-Năm 1992 thủy điện đZ chiếm 60,4% công suất trong hệ thống điện Việt Nam.
-Đầu năm 2008 tỷ lệ thủy điện chỉ còn chiếm 37,09%.
-Về mặt kinh tế, tỷ lệ thủy điện cao trong hệ thống đZ đem lại giá thành điện
năng hạ xuống đáng kể.
-Về mặt kỹ thuật, thủy điện đZ tăng cường chất lượng điện trong hệ thống, vận
hành linh hoạt.
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Cám ơn sự chú ý lắng nghe của quý vịCám ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị.


